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nghị quyết
đại  hội đồng cổ đông thường niên  năm 2010
 Công ty cổ phần Sông Đà 7.04


Căn cứ:

-  Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.


- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được  Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 21/12/2007 và Điều lệ bổ sung sửa đổi thông qua ngày 20/02/2009.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, ngày 12/4/2010 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04.
Quyết nghị:
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:
1. 
Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, thực hiện  đầu tư năm 2009

a) Kết quả SXKD2009:




     
    Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	KH năm 2009
	TH năm 2009
	%/KH

	1
	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh
	340.751.000
	477.788.489
	140,2%/KH

	2
	Doanh thu
	318.860.102
	381.730.109
	171,7%/KH

	3
	Tiền về tài khoản
	257.072.346
	496.299.737
	193,1%/KH

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	14.176.269
	20.075.049
	141,6%/KH

	5
	Tỷ lệ cổ tức
	18%
	18%
	100%/KH



b) Thực hiện đầu tư năm 2009:

+ Tổng giá trị thực hiện




:
31.326.657.023 đồng

Trong đó:
- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công:
14.619.507.023 đồng




- Đầu tư dự án thuỷ điện vừa nhỏ


16.700.450.000 đồng



- Đầu tư khai thác và SX VLXD tại các mỏ đá
          6.700.000 đồng
Biểu quyết chấp thuận 2.806.800 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

2.
 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010: Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:
   
        Đơn vị tính: 1000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	KH năm 2010
	Ghi chú

	1
	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh
	423.589.624
	

	2
	Doanh thu
	421.503.652
	

	3
	Tiền về tài khoản
	445.701.927
	

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	20.836.504
	

	5
	Tỷ lệ cổ tức
	15%
	


Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 :
Biểu quyết chấp thuận 2.806.800 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

3. Kế hoạch Đầu tư năm 2010:

 - Tổng giá trị đầu tư






:  321,162 tỷ đồng
Trong đó:
- Đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công

:    18,290 tỷ đồng

- Đầu tư các dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ
:  201,000 tỷ đồng

- Đầu tư các dự án khai thác và chế biến VLXD tại các mỏ đá  :    58,872 tỷ đồng

- Đầu tư xây dựng cơ sở Sản xuất vật liệu xây dựng và trụ sở làm việc của Công ty
:     43,000 tỷ đồng
Uỷ quyền cho HĐQT trong quá trình thực hiện đầu tư xem xét điều chỉnh sao cho hợp lý nhất để đem lại hiệu quả trong đầu tư đảm bảo đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư năm 2010.
Biểu quyết chấp thuận 2.806.800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

4. 
Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2009:
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện.

Biểu quyết chấp thuận 2.806.800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

5. 
Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2009 của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2009 của Ban kiểm soát
Biểu quyết chấp thuận 2.806.800 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức năm 2009
1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:
- Lợi nhuận trước thuế




: 20.075.049.393 đồng

- Thuế thu nhập  doanh nghiệp phải nộp

:   2.019.975.612 đồng
              (trong đó được miễn bổ sung vào quỹ ĐTPT 1.999.191.158 đồng)
- Lợi nhuận sau thuế




: 18.055.073.781 đồng

- Lợi nhuận năm trước để lại



:      962.678.424 đồng

- Lợi nhuận phân phối




: 19.017.752.205 đồng


+ Trích quỹ dự phòng tài chính


:   1.901.755.221 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển


:   5.705.325.662 đồng


+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi


:   1.901.775.221 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng BĐH Công ty

:      500.000.000 đồng

+ Chia cổ tức cho cổ đông (bằng tiền mặt 18%)
:   7.200.000.000 đồng
Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.

Biểu quyết chấp thuận 2.806.800 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

2. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 là 18 % (tương đương 1.800Đ/CP) .
Biểu quyết chấp thuận 2.806.800 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

3. Thông qua Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2009.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2009. Công ty thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:
· Chủ tịch Hội đồng quản trị
: 5.000.000 đồng/tháng
· Thành viên HĐQT

: 3.000.000 đồng/người/tháng
· Trưởng ban kiểm soát

: 3.000.000 đồng/tháng
· Thành viên BKS

: 2.500.000 đồng/người/tháng
· Thư ký Công ty


: 2.500.000 đồng/tháng
* Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2009 là: 330.000.000 đồng;
4. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2010 như sau:

4.1. Đối với mức Lợi nhuận lớn hơn 3% trên kế hoạch doanh thu:

· Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 5.000.000 đồng/tháng (không chuyên trách);

· Thù lao của Thành viên HĐQT, Trưởng BKS là: 3.000.000 đồng/người/tháng;

· Thù lao của thành viên BKS, Thư ký Công ty là: 2.500.000 đồng/người/tháng;
4.2. Đối với mức Lợi nhuận từ 1% đến 3% trên kế hoạch doanh thu:

· Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 4.000.000 đồng/tháng (không chuyên trách);

· Thù lao của Thành viên HĐQT, Trưởng BKS là: 2.500.000 đồng/người/tháng;

· Thù lao của thành viên BKS, Thư ký Công ty là: 2.000.000 đồng/người/tháng;
4.3. Đối với mức Lợi nhuận từ 0 đến dưới 1% trên kế hoạch doanh thu:

· Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 3.000.000 đồng/tháng (không chuyên trách);

· Thù lao của Thành viên HĐQT, Trưởng BKS là: 2.000.000 đồng/người/tháng;

· Thù lao của thành viên BKS, Thư ký Công ty là: 1.500.000 đồng/người/tháng;

Biểu quyết chấp thuận 2.806.800 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 3: Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng như sau:

1. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần

3. Số lượng cổ phần chào bán: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần

4. Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá  30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
5. Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đối tượng phù hợp với phương thức phát hành đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông, cho Công ty  và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán
6. Giá chào bán dự kiến: Mức giá chào bán cụ thể Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tại thời điểm phát hành nhưng tối thiểu bằng 50% giá bình quân của 05 phiên giao dịch gần nhất hoặc không thấp hơn (hoặc bằng) giá trị sổ sách 01 cổ phần tại thời điểm phát hành Báo cáo tài chính gần nhất.
7. Phương thức chào bán: 
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn phương thức phát hành phù hợp đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông, cho Công ty và đúng các quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán.
8. Thời gian chào bán dự kiến: Tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể và diễn biến thực tế của thị trường Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông cho đến khi tổ chức kỳ Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.
9. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:

· Đầu tư vào dự án thủy điện Sập Việt công suất 21MW
· Đầu tư thiết bị máy móc cho các dự án khai thác SX đá tại khu vực Hòa Bình, Hà Nội
· Bổ sung vốn lưu động
· Nâng cao năng lực tự chủ tài chính của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán theo mục đích sử dụng vốn phù hợp, đảm bảo tối đa hóa lợi ích của cổ đông và Công ty.

10. Xử lý số cổ phần không được đặt mua hết khi kết thúc đợt chào bán:
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xử lý theo đúng các quy định theo Điều lệ hoạt động Công ty và các quy định của pháp luật về chứng khoán.
11. ủy quyền:
Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 xây dựng phương án chào bán cụ thể, lựa chọn thời điểm tăng vốn, chào bán và tiến hành mọi công việc cần thiết để đợt chào bán thành công, đảm bảo lợi ích của các cổ đông cũng như của Công ty, đồng thời tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 sửa đổi  khoản 1 điều 5  về vốn điều lệ của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán.

12. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán tăng vốn Điều lệ (đúng đối với các doanh nghiệp chào bán sau khi niêm yết)
Đại hội đồng Cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công khi tăng vốn điều lệ 

Biểu quyết chấp thuận 2.804.800 cổ phần, đạt 99,9 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 4: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi:

Đại hội đã thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung  ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ. 

Biểu quyết chấp thuận 2.806.800 cổ phần, đạt 100  % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 5: Thông qua Công ty kiểm toán năm 2010:
Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán được Uỷ ban chứng khoán chập thuận cho Báo cáo tài chính năm 2010.
Biểu quyết chấp thuận 2.806.800 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung sau:

6.1. Về phương án tổ chức sản xuất:
- Chuyển trụ sở Công ty từ thủy điện Sơn La về Thành phố Hà Nội

- Thành lập các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc
- Xem xét lựa chọn phương án và thời điểm sáp nhập Công ty CP thủy điện Sập Việt vào Công ty CP Sông Đà 7.04 hoặc chuyển đổi Công ty CP thủy điện Sập Việt thành Công ty TNHH một thành viên.
6.2. Phê duyệt mức lãi suất thỏa thuận của các hợp đồng vay vốn với các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng. 

6.3. Phê duyệt và giải quyết các thủ tục để triển khai đầu tư các dự án đô thị và các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ.

6.4. Phê duyệt các dự án đầu tư bổ sung và nâng cao năng lực xe máy thiết bị.

6.5. Phê duyệt các dự án đầu tư khai thác SX đá tại khu vực Hòa Bình, Hà Nội.

6.6. Sửa đổi bổ sung điều lệ theo quy định .

6.7. Phê duyệt, ban hành và sửa đổi bổ sung các quy chế điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với từng giai đoạn.
6.8. Ký hợp đồng thuê giám đốc điều hành năm 2010 và phê duyệt quỹ lương năm 2010

6.9. Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010.

Biểu quyết chấp thuận 2.804.800 cổ phần, đạt 99,9  % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 7: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.
Nơi nhận:




  

     TM. Đại hội đồng cổ đông

· Các cổ đông Cty


               

              Chủ toạ đại hội

· TV H§QT;
· TV Ban Kiểm soát;
· Thành viên Ban Giám đốc;
· Các đơn vị trực thuộc Cty.

· Lưu VP HĐQT+ TCHC/Cty.

Nguyễn Khắc Tiến

[image: image1.emf]TT Nội dung Số tiền

1

Tổng lợi nhuận trước thuế tại ngày 31/12/09 20.075.049.393

a

Lợi nhuận chịu thuế TNDN 20.075.049.393

 - Lợi nhuận chịu thuế suất phổ thông (25%) 83.137.815

 - Lợi nhuận chịu thuế suất ưu đãi (10%) 19.991.911.578

b

Lợi nhuận không chịu thuế TNDN 0

2

Bù lỗ năm trước 0

3

Lợi nhuận tính thuế TNDN (1a-2) 20.075.049.393

4

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 2.019.975.612

a

Thuế TNDN phải nộp theo thuế suất phổ thông (25%) 20.784.454

b

Thuế TNDN phải nộp theo thuế suất ưu đãi (10%) được miễn bổ 

sung Quỹ ĐTPT 1.999.191.158

5

Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-4) 18.055.073.781

6

Lợi nhuận năm trước để lại 962.678.424

7

Bù đắp các khoản lỗ từ năm trước đã hết thời hạn được trừ vào 

lợi nhuận trước thuế. 0

8

Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối như sau (8=5+6-7) 19.017.752.205

a

Trích quỹ dự phòng tài chính (8x10%) 1.901.775.221

b Trích quỹ đầu tư phát triển 5.705.325.662

c Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1.901.775.221

d Trích quỹ khen thưởng BĐH Công ty 500.000.000

e Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (18%/VĐL) 7.200.000.000

f Lợi nhuận để lại (): 1.808.876.103


[image: image2.png]



PAGE  
8

_1332263135.xls
Sheet1

		TT		Nội dung		Số tiền

		1		Tổng lợi nhuận trước thuế tại ngày 31/12/09		20,075,049,393

		a		Lợi nhuận chịu thuế TNDN		20,075,049,393

				- Lợi nhuận chịu thuế suất phổ thông (25%)		83,137,815

				- Lợi nhuận chịu thuế suất ưu đãi (10%)		19,991,911,578

		b		Lợi nhuận không chịu thuế TNDN		0

		2		Bù lỗ năm trước		0

		3		Lợi nhuận tính thuế TNDN (1a-2)		20,075,049,393

		4		Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:		2,019,975,612

		a		Thuế TNDN phải nộp theo thuế suất phổ thông (25%)		20,784,454

		b		Thuế TNDN phải nộp theo thuế suất ưu đãi (10%) được miễn bổ sung Quỹ ĐTPT		1,999,191,158

		5		Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-4)		18,055,073,781

		6		Lợi nhuận năm trước để lại		962,678,424

		7		Bù đắp các khoản lỗ từ năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế.		0

		8		Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối như sau (8=5+6-7)		19,017,752,205

		a		Trích quỹ dự phòng tài chính (8x10%)		1,901,775,221

		b		Trích quỹ đầu tư phát triển		5,705,325,662

		c		Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		1,901,775,221

		d		Trích quỹ khen thưởng BĐH Công ty		500,000,000

		e		Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (18%/VĐL)		7,200,000,000

		f		Lợi nhuận để lại ():		1,808,876,103






